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2. 
Số đơn vị học trình : 
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Trình độ : 
Cao đẳng sư phạm Tin
4. 
Phân bố thời gian : 
  
-
Lý thuyết :   28 tiết – (47 %)
-
Bài tập :       26 tiết – (44 %)
   
-
Kiểm tra :    06 tiết – (09 %)
5. 
Điều kiện tiên quyết :  
   
Học sau các học phần: Nhập môn toán cao cấp,  Hình học giải tích.
6. 
Mục tiêu của học phần 

     a. 
Về kiến thức:
SV cần phải :
-
Nắm vững và vận dụng được các tính chất của định thức và các phương pháp tính định thức.

- 
Nắm vững các khái niệm về không gian véc tơ, không gian con, cơ sở và số chiều của không gian véc tơ. Biết cách tìm cơ sở và số chiều của không gian véc tơ hữu hạn chiều.

-
Nắm vững lý thuyết hệ phương trình tuyến tính, thấy rõ đó là một hướng phát triển tự nhiên của lý thuyết hệ phương trình đã được học ở phổ thông.

-
Nắm vững các khái niệm về ánh xạ tuyến tính, biết cách xác định chúng.
-
Nắm vững các khái niệm ma trận, các phép toán ma trận, vectơ riêng, giá trị riêng, chéo hoá ma trận; biết cách tính các phép toán ma trận, tìm vectơ riêng, giá trị riêng ; chéo hoá được ma trận
b.
Về kỹ năng

SV cần phải:
-
Có năng lực tự học, năng lực chiếm lĩnh tri thức toán học cơ bản, năng lực tư duy và hoạt động trong môn toán, năng lực vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống, năng lực thực hiện quá trình dạy học/giáo dục trong môn toán.
-
Sử dụng máy tính bỏ túi cũng như máy vi tính để giải và tính các bài toán có thuật toán trong ĐSTT.
c.
Về thái độ
-
Có lòng ham mê học tập môn toán nói chung và môn ĐSTT nói riêng.

-
Có tinh thần trách nhiệm và tinh thần tự học.
7. 
Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Học phần này có thời lượng 04 đơn vị học trình gồm 5 chương : 

-
Định thức và ứng dụng của định thức
       
Giới thiệu về phép thế và dấu của phép thế để định nghĩa định thức.

       
Định thức và các tính chất của định thức.

       
ứng dụng của định thức : Giải hệ phương trình crame.

-
Không gian véc tơ
       
Định nghĩa không gian véc tơ (kgvt), các tính chất đơn giản của kgvt.

       
Không gian véc tơ con.

       
Sự độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính của hệ véc tơ.

       
Cơ sở và số chiều của kgvt.

       
Toạ độ của véc tơ .

       
Hạng của véc tơ, hạng của ma trận.

-
ánh xạ tuyến tính
       
Định nghĩa ánh xạ tuyến tính, sự xác định một  ánh xạ tuyến tính.

       
ảnh và hạt nhân của một ánh xạ tuyến tính.

       
Các phép toán trên các ánh xạ tuyến tính.

-
Hệ phương trình tuyến tính
        
Hệ phương trình tuyến tính, Phương pháp Gauss.

        
Điều kiện có nghiệm của hệ pttt.

        
Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất.

-
Ma trận


Ma trận của một ánh xạ tuyễn tính



Các phép toán trên các tập ma trận



Vectơ riêng – giá trị riêng



Chéo hoá ma trận
8. Nhiệm vụ của người học

-
Dự lớp : Đủ số tiết lý thuyết và bài tập

-
Hoàn thành các nhiệm vụ được giao về nhà.
-
Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập.
-
Làm các bài KTTX, bài thi giữa học phần, thi kết thúc học phần.

9. Tài liệu học tập

-
Giáo trình chính : 

       
Đại số tuyến tính - Nguyễn Duy Thuận - Sách CĐSP - NXB ĐHSP  2005.

       
Bài tập Đại số tuyến tính - Hoàng Xuân Sính .

-
Tài liệu tham khảo :

       
Đại số tuyến tính - Nguyễn Hữu Việt Hưng - NXB ĐHQG - 2000

       
Bài tập Đại số tuyến tính - Lại Đức Nguyên, Lê Đình Thịnh,.. .. .. (tài liệu dịch)
10.  Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

-
Dự lớp : Đầy đủ số tiết lý thuyết và bài tập.

    
-
Kiểm tra thường xuyên:
Bài kiểm tra thường xuyên số 1: Hình thức : làm ở nhà
Bài thi giữa học phần: Hình thức: tự luận ; Thời gian : 90’
Bài kiểm tra thường xuyên số 3: Hình thức: tự luận; Thời gian: 90’
Bài kiểm tra thường xuyên số 4: Hình thức: tự luận; Thời gian: 90’
-
Thi kết thúc học phần:
Hình thức : tự luận

Thời gian : 120 phút 

11. Thang điểm đánh giá : Thang điểm 10 

12. Nội dung chi tiết và phân phối thời gian của học phần 

	Bài dạy
	Số tiết
	Ghi chú

	
	LT
	BT
	KT
	

	Chương I : Định thức
§.1. Phép thế và ma trận.

   1.1.Định nghĩa phép thế.

   1.2. Nghịch thế. 

   1.3.Dấu của phép thế.

   1.4. Ma trận.

§.2. Định nghĩa và tính chất của định thức.

   2.1. Định nghĩa.

   2.2. Tính chất.

§.3. Khai triển định thức

   3.1.Định thức con,phần bù đại số.

   3.2. Khai triển định thức theo một dòng.

   3.3. Khai triển định thức theo r dòng.

§.4. Các phương pháp tính định thức.

   4.1. Tính định thức cấp 3.

   4.2. áp dụng khai triển theo dòng hoặc cột.

   4.3. Đưa định thức về dạng tam giác.

   4.4. Phương pháp qui nạp, truy hồi.

   4.5. Tính định thức bằng máy tính.
§.5. ứng dụng của định thức-Hệ PTTT Cramer.

   5.1. Định nghĩa.

   5.2. Cách giải.

   5.3. Sử dụng máy tính giải hệ PTTT Cramer.

Bài tập chương I.
	(5)
1
1

1

1

1


	(4)

4
	
	

	ChươngII : Không gian véc tơ
§.1. Định nghĩa và các tính chất đơn giản.

   1.1.Định nghĩa.

   1.2.Các tính chất đơn giản.

   1.3.Hiệu của hai véc tơ.

§.2. Không gian con.

   2.1. Không gian con.

   2.2. Tính chất đặc trưng.

   2.3. Tổng của những không gian con.

   2.4. Giao của những không gian con.

   2.5. Không gian sinh bởi một hệvéc tơ.
§.3. Sự độc lập tuyến tính,sự phụ thuộc tuyến tính của hệ véc tơ.

  3.1. Định nghĩa.

  3.2. Các tính chất.

§.4. Cơ sở của không gian véc tơ.

   4.1.Định nghĩa.

   4.2. Sự tồn tại của cơ sở.

§.5. Số chiều của không gian véc tơ.

   5.1.Định nghĩa.

   5.2. Số chiều của không gian con.  

§.6. Toạ độ của véc tơ.

   6.1. Định nghĩa.

   6.2. Ma trận chuyển.

   6.3. Công thức đổi cơ sở.

§.7. Hạng của một hệ véc tơ. Hạng của ma trận.

  7.1.Hạng của hệ véc tơ.

  7.2. Hạng của ma trận.

  7.3. Cách tìm hạng của ma trận.

  7.4. Tìm cở ,số chiều của một KGVT sinh bởi một hệ véc tơ bằng máy tính điện tử.

Bài tập chương II.
* Bài thi giữa học phần
	(7)
1

1

1

1

1

1

1


	(6)
6
	(2)
2
	

	Chương III : ánh xạ tuyến tính
§.1. Định nghĩa  AXTT. Sự xác định AXTT.

   1.1. Các định nghĩa

   1.2. Sự xác định một AXTT

§.2. ảnh và hạt nhân của một AXTT.

    2.1. Định nghĩa và tính chất.

    2.2. Liên hệ giữa số chiều của ảnh ,hạt nhân và không gian nguồn.

    2.3. Sự đẳng cấu của hai kg cùng số chiều.

§.3. Các phép toán trên các AXTT.

   3.1. Phép cộng.

   3.2. Phép nhân một AXTT với một số.

   3.3. Không gian véc tơ HomK ( V,W).

   3.4. Tích của hai ánh xạ tuyến tính.

Bài tập chương III
	(4)
1

1

2

	(4)
4
	
	

	Chương IV. Hệ phương trình tuyến tính
§.1. Hệ PTTT. Phương pháp Gauss.

   1.1. Định nghĩa.

   1.2. Phương pháp gauss.

   1.3.Thực hiện phương pháp gauss trên máy tính

§.2. Điều kiện để hệ PTTT có nghiệm.

   2.1.Điều kiện có nghiệm.

   2.2. Giải hệ PTTT bằng định thức.

§.3. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

   3.1.Định nghĩa

   3.2. Kg nghiệm của hệ PTTT thuần nhất .

   3.3. Liên hệ giữa nghiệm của hệ thuần nhất với hệ liên kết.

   3.4. Giải hệ PTTT bằng máy tính điện tử

Bài tập chương IV.

* Bài kiểm tra số 3
	(5)
2

1

2


	(5)
5
	(2)
2
	

	Chương V. ma trận
§.1. Ma trận của một ánh xạ tuyến tính
   1.1. Định nghĩa.

   1.2. Liên hệ giữa HomK(V, W) với Mat(m, n)(K).

§.2. Các phép toán trên các tập ma trận
   2.1. Phép cộng
   2.2. Phép nhân một ma trận với một số

   2.3. Phép trừ

   2.4. Không gian vect¬ Mat(m, n)(K)

   2.5. Tích của hai ma trận

   2.6. Thực hiện các phép toán ma trận bằng máy tính bỏ túi và máy tính điện tử
§.3. Đại số MATN(K) các ma trận vuông cấp N
   3.1. Định thức của tích hai ma trận
   3.2. Ma trận nghịch đảo
   3.3. Tìm ma trận nghịch đảo
   3.4. Một vài ứng dụng đầu tiên của ma trận nghịch đảo

   3.5. Ma trận của một đẳng cấu

§.4. Sự thay đổi của ma trận của một ánh xạ tuyến tính khi thay đổi cơ sở – Ma trận đồng dạng
   4.1. Sự thay đổi của ma trận của một ánh xạ tuyến tính khi thay đổi cơ sở

   4.2. Ma trận đồng dạng
§.5. Vectơ riêng – giá trị riêng
   5.1. Vectơ riêng – Giá trị riêng

   5.2. Đa thức đặc trưng – Cách tìm vectơ riêng

   5.3. Tìm giá trị riêng và vectơ riêng bằng máy tính điện tử

§.6. Chéo hoá ma trận
   6.1. Định nghĩa

   6.2. Điều kiện để một ma trận chéo hoá được

   6.3. Định lí
Bài tập chương V.

* Bài kiểm tra số 4
	(7)
1

2

1

1

1

1
	(7)
7
	(2)
2
	


                                                                 




 Kon Tum, ngày 01 tháng 01 năm 2010
 Trưởng bộ môn Toán                                                 

 
Người lập đề cương

       Nguyễn Thiết                                                           

    Nguyễn Thanh Hùng
Duyệt của ban giám Hiệu

